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TOM TAT

Nghién ctru dwoec thwe hién nhidm tim hiéu nhirng xu hwéng stiv dung dat néng nghiép tai
huyén Thwong Tin. Nghién ctru da str dung cac phwong phap quan sat, thu thap sé liéu, tbng hop
va so sanh vé chuyén dbi co ciu str dung dat tai 29 xa, thi trAn cta huyén Thwong Tin. Dién tich
dat néng nghiép bi mat di do chuyén sang muc dich sir dung phi néng nghiép, dic biét dién tich dat
lua da giam dang ké chi yéu do chuyén dbi co’ cau cay tréng vat nudi trong ndi bd dat ndng nghiép.
Tuy nhién, viéc chuyén déi cac muc dich stv dung dat néng nghiép va hinh thanh cac mé hinh san
xuét nong nghiép can phai c6 sw quan tam dén khia canh bao vé méi trwong va phat trién bén
virng.

T khoa: Dat dai, dat nong nghiép, néng nghiép, quan ly dat dai.

SUMMARY

Research changes in agricultural land use pattern in Thuong Tin is defined the suitable land
use to stustainable development. The research was used methods of data collection, survey,
synthesis and compare to find the changes what happen to the agricultural land in 29 communes
of Thuong Tin. Reduction trend of agicutural land especially rice land is general in almost area
and it will be stronger in the next years. Changing purpose of agricultural land and developing
agricutural production model need interest in balancing enviromental protection and sustainable
development.

Key words: Agriculture, land, land management.

1. DAT VAN DE o ,
do Lién Hgp Quéc dé xudng, trong d6 c6 dam

Theo s6 litu cta Téng cuc Thong ké bao luong thuc cho moi ngudi thi viéc xem
(2009), nganh néng nghiép déng gép khoang  xét nhiing thay d6i trong st dung d4t nong
21% trong GDP cta ca nude, 30% gia tri xudt nghiép dé c6 huéng st dung hop ly 1a viéc
khiu va tao viéc lam cho 70% lao dong. lam can thiét. Thuong Tin la mot huyén
Nhim thuc hién cac muc tiéu thién nién ky thudc dia ban Ha TAy cii nay thudc thanh
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Thay ddi trong co cdu st dung dat néng nghiép tai huyén Thwong Tin, Tp. Ha Noi

phd Ha Noi, cach trung tdm Thua d6 20 km
vé phia Nam. Day 1a mot huyén c6 dién tich
dat néng nghiép thudc loai kha dién hinh
khéng chi d6i véi Ha No6i ma con dé6i véi ca
dong bang séng Hong. Tuy nhién quy dat
nong nghiép cta huyén ciing dang dling
trudc yéu cau vé an ninh luong thuc va doi
héi dap tng nhu cAu d4t dai cho phat trién
cong nghiép, tiéu tha cong nghiép va dich
vu. Nghién ctu nhiing thay déi trong co cdu
st dung dit nong nghiép cua Thuong Tin
trong nhitng ndm gan day nham muc dich
gép phan xac dinh huéng st dung dat phu
hgp trong giai doan téi.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

- Phuong phap diéu tra, thu thap tai
liéu, s6 liéu: Cac tai liéu, s6 liéu thi cap dugc
thu thap tai phong Tai nguyén & Mbi trudng
va phong Nong nghiép & PTNT huyén
Thudng Tin. Céc s6 liéu so cap duge thu thap
thong qua qua trinh diéu tra thuc dia tai
khu vuc d4t noéng nghiép chuyén d6i muc
dich st dung thudc dia ban 29 xa, thi tran
cta huyén Thuong Tin.

- Phuong phéap téng hdp, so sanh va xu
ly s6 liéu bing phan mém Excel dugc st
dung ddi véi cac két qua diéu tra thuc dia
vé viéc chuyén déi co cdu st dung dat tai
cac xa.

- Phuong phap minh hoa bing biéu d6
thé hién xu hudéng thay déi d6i véi viéc st
dung dat nong nghiép.

3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Nhitng thay déi trong cd ciu su
dung dit néng nghiép
Thuong Tin véi thé manh 14 moét huyén
néng nghiép véi nhiéu nghé phu da cé nhiing
thay déi l6n trong qua trinh hoi nhap va phat
trién kinh t&. Dién mao lang qué c¢6 nhiéu nét

hién dai. Thu nhap ctia ngudi dan ting lén
da c6 nhiing tac dong nhat dinh dén quan
niém cua ngudi dan nh4t 1a nhiing nguoi lam
néng nghiép. Nhiing nhan t& nay da gép
phin tao ra nhiing bién dong lén trong co
cau st dung dat nong nghiép tai Thuong Tin
tt 2005 dén nay. Dién tich dat nong nghiép
cta huyén nam 2009 la 7869,53 ha chiém
61,78% tong dién tich dat tu nhién so véi
nam 2005 con s6 nay la 7992,88 ha chiém
62,79% dién tich tu nhién. Dién tich dat
noéng nghiép c6 xu hudng giam do bi mat dat
vao cac muc dich phi néng nghiép (Bang 1).

Nam trong vung dong bang séng Hong
¢6 dia hinh tuong d6i biing phing thuan lgi
cho qua trinh canh tac nén dién tich dat 3
vu cua Thudng Tin nam 2005 chiém gan
50% dién tich dat tréong cAy hang nam. Dén
hét nam 2009, dat tréng trot chiém ty 1& 16n
91,5% (tuong ducong 7392,47 ha), trong do:
dat lda chiém 90,2%, dat nudi trong thuy
san chiém 8,0% (Phong Tai nguyén va Mbi
truong Thuong Tin, 2010). D4t néng nghiép
dang dudc t6 chiic st dung kha triét dé véi
viéc da dang hoa cac loai cay tréong. Tuy
nhién, san xust néng nghiép cta huyén phd
bién van la san xudt nhd, phan tan, san
xuét hang hoa phat trién véi téc do cham,
ning suat va chat lugng néng san chua cao,
stic canh tranh con thap. Trong khi d6, phat
trién cong nghiép va xiy dung d6 thi dang
gy stic ép 16n vé giai quyét viéc lam, dam
bao thu nhap tang va 6n dinh cho néng dan.
Chinh nhiing diéu nay da tac dong rat 16n
dén viéc st dung ciing nhu viéc thuc thi
quy hoach st dung d4t noéng nghiép trén
dia ban huyén.

TU nadm 2005 dén nay, dat ndng nghiép
trén dia ban huyén bién dong theo 2 xu
huéng: nhém dat giam 1a dat lda; nhém dat
tang bao gom dat trong mau, dat trong cay
hang nam khac, dit trong cdy lau niam va
dat nuéi trong thuy san (Hinh 1).
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Bang 1. Tinh hinh s dung dat néng nghiép tai huyén Thuong Tin

BVT: ha
Muc dich str dung Nam 2005 Nam 2006 Nam 2007 Nam 2008 Nam 2009
Téng dién tich d4t néng nghiép 7992,88 7906,93 7867,04 7811,20 7869,53
1. DAt san xuét néng nghiép 7392,47 7317,84 7130,56 7075,80 6987,63
1.1. Dét tréng cay hang nam 7314,76 7240,30 7053,02 6997,66 6853,52
Trong dé: D4t tréng lua 6601,16 6527,43 6484,84 6429,94 6055,71
1.2. D4t tréng cay lau nam 77,71 77,54 77,54 78,14 134,11
2. DAt nuéi trdng thuy san 595,12 583,80 731,19 730,11 876,61
3. D4t nong nghiép khac 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
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Hinh 1. Bién dong dién tich dit nong nghiép giai doan 2005 - 2009
3.2. Xu huéng bién dong dat nong nghiép tréi, tram cac loai, ... dang mang lai hiéu

D4t néng nghiép dang c6 xu hudng thu
hep, dac biét 1a dat lua. Trong giai doan vira
qua, dién tich dat lia da giadm binh quén
110,7 ha/nédm tudng dudng 1,3% dién tich
dat nong nghiép ctia huyén nidm 2005. Phan
16n dién tich d4t lda giam do chuyén d6i co
cdu cAy trong, vat nudi: chuyén sang chuyén
canh rau, hoa, cdy canh, ciy dn qua gia tri
cao tap trung tai cac xa Lién Phuong, Tan
Minh, Tién phong, Minh Cudng va Lé Loi.
Dén thang 7 ndm 2009, toan huyén Thuong
Tin da chuyén d8i duge 668,91 ha sang cac
mo hinh vudn, ao, chudng; trong hoa, cay
canh va san xuit rau an toan (Phong Néng
nghiép & PTNT Thuong Tin).

Dat nudi trong thuy san tang manh
nhit trong nhiing nim qua vdéi 281,49 ha.
M5 hinh nuéi cac loai thuy san nhu ré phi,
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qua kinh t€& cao so vé6i trong lda. Hau hét
dién tich tang cht yéu la do chuyén déi mo
hinh san xuét tu dat lda tai cac xa vung
triing, ven séng nhu: Minh Cuong, Nguyén
Trai va Thong Nhat.

Tu 2005 dén nay, 34,0 ha dat trong cay
hang ndm khéac da bi mét di do chuyén sang
trong cay lau ndm, nhung dién tich dat trong
cdy hang nam khac trong ca giai doan van
tang. Cac cay trong hang niam khac chu yéu 1a
cac cdy luong thuc nhu ngd, ciy thuc pham
nhu: khoai lang, khoai tay, rau cac loai; cac
cay cong nghiép nhu: dau tuong, lac. Dién tich
dat trong hoa va ciy canh c6 xu huéng tang
nhanh trong nhiing nim gan day. Dién tich
dat trong khoai lang, dau cac loai giam dang
ké trong giai doan viia qua, thay vao d6 la dién
tich dat trong khoai tay, rau cac loai tang.
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Hinh 2. So d6 chu chuyén dat nong nghiép - huyén Thudng Tin giai doan 2005-2009

Dién tich dat tréng cdy an qua cua
huyén Thuong Tin da tang gan gdp doi ké tu
nam 2005. Trén dia ban huyén dan hinh
thanh nhiing ving cdy &n qua tap trung,
ving rau chuyén canh, cac mé hinh san xuét
dién hinh nhu lda - ca - vit tai ving dat
triing; lda - rau ho#c hoa ciy canh hodc
chuyén rau mau trén vung dat pha cat, thit
nhe. Céac xa viing dat bai ven séong Hong da
chuyén déi duge hon 300 ha cac viung dat
tring sang mé hinh trang trai. Riéng xa Lé
Loi da thuc hién chuyén déi x4p xi 10% dién
tich dat trtng, d4t cao han sang lam trang
trai. Sau nhiéu nam trién khai, hiéu qua
kinh t& cac ving dat nay da cao hon nhiéu so
v6i gieo cdy laa.

Ngoai ra trong giai doan vita qua, dat
nong nghiép cia Thuong Tin con bi gidm sut
do chuyén sang cac muc dich phi néng
nghiép nhu dat 6, dat khu cum cong nghiép,
dat giao thong. Hau hét dién tich dat néng

nghiép bi chuyén sang phi nong nghiép déu
thudc dién tich c6 ning suat cao, thuan tién
di lai. Theo ké& hoach dén hét nam 2010, dién
tich dat néng nghiép cua ca huyén sé tiép
tuc giam gan 300 ha do chuyén sang thuc
hién quy hoach cac khu cong nghiép, cum
cong nghiép, lang nghé theo quy hoach da
phé duyét. Trong diéu kién d6, cac cap co
th4m quyén can kién quyét lua chon loai d4t
khong c6 kha nang, hodc kém hiéu qua khi
san xudt lda nudc theo tinh than da dugc
néu trong nghi quyét ctia Quéc hoi (Qudc hoi
khoa 11, 2006). Bén canh d6, viéc chuyén d6i
cac muc dich st dung dat néng nghiép va
hinh thanh cdc md hinh san xuit néng
nghiép cdn quan tdm dén viéc bio vé moi
truong, nhét 1a chuyén d6i d4t tring sang
nuoéi trong thiy san phai c6 danh gia tac
dong moéi truong nhu Bo Noéng nghiép va
PTNT huéng din nhim phat trién bén viing
trong giai doan téi.
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4. KET LUAN

Trong giai doan 2005 - 2009, d4t ndong
nghiép tai Thudng Tin d& c6 nhiing thay ddi
16n, phat huy lgi thé ctia dia phuong va tiém
ning dat dai von c6. Dién tich dat néng
nghiép bi mat di do chuyén sang phi nong
nghiép da duge bu dap phan nao do tan dung
va dua vao khai thac dit chua st dung. Tuy
nhién trong ndi bd dat nong nghiép dién ra
xu huéng suy gidm dién tich dat lda do
chuyén d6i co c&u cay trong, vat nudi theo
huéng chuyén canh cac loai rau mau, hoa,
cAy canh va phat trién mé hinh trang trai.
Viéc chuyén d6i muc dich st dung d4t néng

94

nghiép cdn quan tAm dén khia canh bao vé
méi truong va phat trién bén viing.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp quan sát, thu thập số liệu, tổng hợp và so sánh về chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tại 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín. Diện tích đất nông nghiệp bị mất đi do chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp, đặc biệt diện tích đất lúa đã giảm đáng kể chủ yếu do chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi các mục đích sử dụng đất nông nghiệp và hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp cần phải có sự quan tâm đến khía cạnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Từ khóa: Đất đai, đất nông nghiệp, nông nghiệp, quản lý đất đai. 


SUMMARY


Research changes in agricultural land use pattern in Thuong Tin is defined the suitable land use to stustainable development. The research was used methods of data collection, survey, synthesis and compare to find the changes what happen to the agricultural land in 29 communes of Thuong Tin. Reduction trend of agicutural land especially rice land is general in almost area and it will be stronger in the next years. Changing purpose of agricultural land and developing agricutural production model need interest in balancing enviromental protection and sustainable development.


Key words: Agriculture, land, land management.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2009), ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 21% trong GDP của cả nước, 30% giá trị xuất khẩu và tạo việc làm cho 70% lao động. Nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề xướng, trong đó có đảm bảo lương thực cho mọi người thì việc xem xét những thay đổi trong sử dụng đất nông nghiệp để có hướng sử dụng hợp lý là việc làm cần thiết. Thường Tín là một huyện thuộc địa bàn Hà Tây cũ nay thuộc thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 20 km về phía Nam. Đây là một huyện có diện tích đất nông nghiệp thuộc loại khá điển hình không chỉ đối với Hà Nội mà còn đối với cả đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên quỹ đất nông nghiệp của huyện cũng đang đứng trước yêu cầu về an ninh lương thực và đòi hỏi đáp ứng nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nghiên cứu những thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của Thường Tín trong những năm gần đây nhằm mục đích góp phần xác định hướng sử dụng đất phù hợp trong giai đoạn tới.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


- Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu: Các tài liệu, số liệu thứ cấp được thu thập tại phòng Tài nguyên & Môi trường  và phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thường Tín. Các số liệu sơ cấp được thu thập thông qua quá trình điều tra thực địa tại khu vực đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc địa bàn 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín.


- Phương pháp tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel được sử dụng đối với các kết quả điều tra thực địa về việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tại các xã.


- Phương pháp minh hoạ bằng biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Những thay đổi trong cơ cấu sử 
       dụng đất nông nghiệp


Thường Tín với thế mạnh là một huyện nông nghiệp với nhiều nghề phụ đã có những thay đổi lớn trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Diện mạo làng quê có nhiều nét 


hiện đại. Thu nhập của người dân tăng lên đã có những tác động nhất định đến quan niệm của người dân nhất là những người làm nông nghiệp. Những nhân tố này đã góp phần tạo ra những biến động lớn trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại Thường Tín từ 2005 đến nay. Diện tích đất nông nghiệp của huyện năm 2009 là 7869,53 ha chiếm 61,78% tổng diện tích đất tự nhiên so với năm 2005 con số này là 7992,88 ha chiếm 62,79% diện tích tự nhiên. Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm do bị mất đất vào các mục đích phi nông nghiệp (Bảng 1). 


Nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng có địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho quá trình canh tác nên diện tích đất 3 vụ của Thường Tin năm 2005 chiếm gần 50% diện tích đất trồng cây hàng năm. Đến hết năm 2009, đất trồng trọt chiếm tỷ lệ lớn 91,5% (tương đương 7392,47 ha), trong đó: đất lúa chiếm 90,2%, đất nuôi trồng thuỷ sản chiếm 8,0% (Phòng Tài nguyên và Môi trường Thường Tín, 2010). Đất nông nghiệp đang được tổ chức sử dụng khá triệt để với việc đa dạng hoá các loại cây trồng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của huyện phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, sản xuất hàng hoá phát triển với tốc độ chậm, năng suất và chất lượng nông sản chưa cao, sức cạnh tranh còn thấp. Trong khi đó, phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị đang gây sức ép lớn về giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập tăng và ổn định cho nông dân. Chính những điều này đã tác động rất lớn đến việc sử dụng cũng như việc thực thi quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.


Từ năm 2005 đến nay, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện biến động theo 2 xu hướng: nhóm đất giảm là đất lúa; nhóm đất tăng bao gồm đất trồng màu, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản (Hình 1). 


Bảng 1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín












          ĐVT: ha


		Mục đích sử dụng

		Năm 2005

		Năm 2006

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2009



		Tổng diện tích đất nông nghiệp

		7992,88

		7906,93

		7867,04

		7811,20

		7869,53



		1. Đất sản xuất nông nghiệp

		7392,47

		7317,84

		7130,56

		7075,80

		6987,63



		      1.1. Đất trồng cây hàng năm

		7314,76

		7240,30

		7053,02

		6997,66

		6853,52



		            Trong đó: Đất trồng lúa

		6601,16

		6527,43

		6484,84

		6429,94

		6055,71



		      1.2. Đất trồng cây lâu năm

		    77,71

		   77,54

		    77,54

		   78,14

		  134,11



		2. Đất nuôi trồng thuỷ sản

		 595,12

		  583,80

		  731,19

		  730,11

		  876,61



		3. Đất nông nghiệp khác

		     5,29

		    5,29

		     5,29

		     5,29

		     5,29
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Hình 1. Biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2009


3.2. Xu hướng biến động đất nông nghiệp


Đất nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp, đặc biệt là đất lúa. Trong giai đoạn vừa qua, diện tích đất lúa đã giảm bình quân 110,7 ha/năm tương đương 1,3% diện tích đất nông nghiệp của huyện năm 2005. Phần lớn diện tích đất lúa giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: chuyển sang chuyên canh rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả giá trị cao tập trung tại các xã Liên Phương, Tân Minh, Tiền phong, Minh Cường và Lê Lợi. Đến tháng 7 năm 2009, toàn huyện Thường Tín đã chuyển đổi được 668,91 ha sang các mô hình vườn, ao, chuồng; trồng hoa, cây cảnh và sản xuất rau an toàn (Phòng Nông nghiệp & PTNT Thường Tín). 

Đất nuôi trồng thuỷ sản tăng mạnh nhất trong những năm qua với 281,49 ha. Mô hình nuôi các loài thuỷ sản như rô phi, trôi, trắm các loại, … đang mang lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa. Hầu hết diện tích tăng chủ yếu là do chuyển đổi mô hình sản xuất từ đất lúa tại các xã vùng trũng, ven sông như: Minh Cường, Nguyễn Trãi và Thống Nhất.


Từ 2005 đến nay, 34,0 ha đất trồng cây hàng năm khác đã bị mất đi do chuyển sang trồng cây lâu năm, nhưng diện tích đất trồng cây hàng năm khác trong cả giai đoạn vẫn tăng. Các cây trồng hàng năm khác chủ yếu là các cây lương thực như ngô, cây thực phẩm như: khoai lang, khoai tây, rau các loại; các cây công nghiệp như: đậu tương, lạc. Diện tích đất trồng hoa và cây cảnh có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Diện tích đất trồng khoai lang, đậu các loại giảm đáng kể trong giai đoạn vừa qua, thay vào đó là diện tích đất trồng khoai tây, rau các loại tăng.



Hình 2. Sơ đồ chu chuyển đất nông nghiệp - huyện Thường Tín giai đoạn 2005-2009


Diện tích đất trồng cây ăn quả của huyện Thường Tín đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2005. Trên địa bàn huyện dần hình thành những vùng cây ăn quả tập trung, vùng rau chuyên canh, các mô hình sản xuất điển hình như lúa - cá - vịt tại vùng đất trũng; lúa - rau hoặc hoa cây cảnh hoặc chuyên rau màu trên vùng đất pha cát, thịt nhẹ. Các xã vùng đất bãi ven sông Hồng đã chuyển đổi được hơn 300 ha các vùng đất trũng sang mô hình trang trại. Riêng xã Lê Lợi đã thực hiện chuyển đổi xấp xỉ 10% diện tích đất trũng, đất cao hạn sang làm trang trại. Sau nhiều năm triển khai, hiệu quả kinh tế các vùng đất này đã cao hơn nhiều so với gieo cấy lúa.


 Ngoài ra trong giai đoạn vừa qua, đất nông nghiệp của Thường Tín còn bị giảm sút do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp như đất ở, đất khu cụm công nghiệp, đất giao thông. Hầu hết diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang phi nông nghiệp đều thuộc diện tích có năng suất cao, thuận tiện đi lại. Theo kế hoạch đến hết năm 2010, diện tích đất nông nghiệp của cả huyện sẽ tiếp tục giảm  gần 300 ha do chuyển sang thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề theo quy hoạch đã phê duyệt. Trong điều kiện đó, các cấp có thẩm quyền cần kiên quyết lựa chọn loại đất không có khả năng, hoặc kém hiệu quả khi sản xuất lúa nước theo tinh thần đã được nêu trong nghị quyết của Quốc hội (Quốc hội khoá 11, 2006). Bên cạnh đó, việc chuyển đổi các mục đích sử dụng đất nông nghiệp và hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp cần quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, nhất là chuyển đổi đất trũng sang nuôi trồng thủy sản phải có đánh giá tác động môi trường như Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhằm phát triển bền vững trong giai đoạn tới.  


4. KẾT LUẬN


Trong giai đoạn 2005 - 2009, đất nông nghiệp tại Thường Tín đã có những thay đổi lớn, phát huy lợi thế của địa phương và tiềm năng đất đai vốn có. Diện tích đất nông nghiệp bị mất đi do chuyển sang phi nông nghiệp đã được bù đắp phần nào do tận dụng và đưa vào khai thác đất chưa sử dụng. Tuy nhiên trong nội bộ đất nông nghiệp diễn ra xu hướng suy giảm diện tích đất lúa do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh các loại rau màu, hoa, cây cảnh và phát triển mô hình trang trại. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông

nghiệp cần quan tâm đến khía cạnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
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ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP











129,76 ha







1,21 ha







ĐẤT�CHƯA SỬ DỤNG











13,61 ha











 3,25 ha







389,95 ha











ĐẤT�NUÔI TRỒNG THỦY SẢN







ĐẤT�CÂY LÂU NĂM







ĐẤT LÚA







ĐẤT CÂY HÀNG NĂM KHÁC







252,78 ha











90



